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1. Lý do 

Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH – CN) là cơ quan chuyên môn 

của Chính phủ có phạm vi quản lý nhà nước trên các mặt hoạt động khoa 

học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, năng lượng nguyên tử, an toàn 

bức xạ và hạt nhân; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực Bộ 

được giao quyền quản lýC Để đảm bảo cho hoạt động quản lý của cơ quan 

Bộ được thông suốt thì việc không ngừng hiện đại hóa và hoàn thiện hệ 

thống thông tin quản lý (HTTTQL) của cơ quan Bộ là một yêu cầu cần được 

quan tâm thường xuyên. Điều này đã được thể hiện khá rõ nét trong quá 

trình thực hiện đề án tin học hoá công tác quản lý hành chính nhà nước của 

Bộ KH – CN, theo tinh thần Chỉ thị 58 CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 

của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin 

(CNTT) trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001 – 

2005 và Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2001 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà 

nước giai đoạn 2001 – 2005. 



Trong hệ thống thông tin (HTTT) phục vụ quản lý nhà nước của các 

bộ, nguồn thông tin văn bản luôn giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. Để 

quản lý nguồn văn bản này, cũng như các cơ quan nhà nước khác, Bộ KH - 

CN đã sử dụng các phương tiện truyền thống như các loại sổ đăng ký văn 

bản đi, sổ đăng ký văn bản đến. Tuy nhiên, quản lý bằng các loại sổ đăng ký 

như vậy trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay đã không còn phù hợp và 

khiến cho cơ quan Bộ gặp không ít khó khăn trong việc khai thác và sử dụng 

văn bản. Với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT đã mang đến những phương 

pháp và phương tiện mới, hiện đại và rất hiệu quả để lưu trữ, tìm kiếm và xử 

lý thông tin, làm cho việc hiện đại hoá các quá trình quản lý hành chính trở 

thành hiện thực. Bộ KH – CN là một trong những cơ quan bộ đã sớm đầu tư 

nghiên cứu và triển khai việc ứng dụng CNTT để quản lý văn bản trong công 

tác hành chính. Có thể nói đó là một ưu điểm nhưng đồng thời cũng chính là 

lý do mà đến nay phần mềm ứng dụng đó đã có nhiều điểm không còn phù 

hợp khi tham gia vào môi trường mạng. Thêm nữa, công tác quản lý trong 

giai đoạn mới ngày càng đa dạng và phức tạp đòi hỏi việc cung cấp thông tin 

phải đáp ứng các yêu cầu cao hơn, các hình thức cung cấp thông tin phải đa 

dạng và phong phú hơn.  

Nghiên cứu một cách có hệ thống vấn đề ứng dụng CNTT trong công 

tác quản lý văn bản để từ đó hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của 

HTTTQL tại Bộ KH - CN là một nội dung khoa học có ý nghĩa thiết thực 

trong công cuộc cải cách hành chính, sẽ góp phần không nhỏ vào việc nâng 

cao hiệu quả hoạt động quản lý của cơ quan Bộ. Xuất phát từ những lý do 

nêu trên, chúng tôi đã lựa chọn đề tài: “ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý văn bản – một giải pháp để hoàn thiện 

Hệ Thống Thông Tin Quản Lý của Bộ Khoa học và công 

nghệ” cho luận văn thạc sỹ khoa học của mình. 

Đề tài này được nghiên cứu nhằm những mục đích sau: 



- Khẳng định rằng ứng dụng CNTT trong quản lý văn bản là một 

giải pháp quan trọng để hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý . Thật vậy, 

trong hoạt động của các cơ quan, HTTT giữ vai trò là cầu nối giữa hệ thống 

quản lý và hệ thống thực hiện các quyết định quản lý. HTTT làm nhiệm vụ 

thu thập, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh 

đạo, quản lý và được gọi là HTTTQL. Trong các nguồn thông tin của HTTT 

được sử dụng để phục vụ công tác quản lý thì nguồn thông tin văn bản luôn 

chiếm một số lượng lớn và giữ vai trò quan trọng. Có thể coi đây là nguồn 

nguyên liệu chính của hoạt động quản lý hành chính và là thành phần không 

thể thiếu của bất kỳ một HTTTQL nào. Một HTTTQL gồm nhiều thành phần 

với nhiều phương pháp và phương tiện để quản lý các nguồn thông tin. Hiện 

nay, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, việc ứng dụng CNTT để 

quản lý văn bản được coi là một giải pháp chính nhằm hoàn thiện 

HTTTQL.  

- Xác định rõ mục tiêu của việc ứng dụng CNTT và yêu cầu về các 

chức năng của phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý văn bản. Để 

tiến hành ứng dụng CNTT vào một lĩnh vực hoạt động bất kỳ, người ta cần 

phải xác định rõ mục tiêu của việc ứng dụng đó làm cái gì, nghĩa là phải trả 

lời được câu hỏi “ứng dụng CNTT làm cái gì?”. Mục tiêu của việc ứng dụng 

CNTT trong công tác quản lý văn bản tại Bộ KH – CN là nhằm hoàn thiện 

và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTTTQL, vì vậy, phải xác định những 

vấn đề nào của hoạt động quản lý văn bản cần phải tin học hoá khi tham gia 

vào HTTTQL. 

- Đưa ra những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả ứng 

dụng CNTT. Bên cạnh mục tiêu và các vấn đề liên quan tới quản lý văn bản 

cần được tin học hoá của Bộ KH – CN, đề tài đã phân tích và đề xuất các 

biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả ứng dụng CNTT trong công tác 

quản lý văn bản tại Bộ KH – CN. 



2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. 

Trước những đòi hỏi về mặt lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng 

CNTT trong công tác quản lý văn bản như một giải pháp để hoàn thiện 

HTTTQL của Bộ KH - CN, luận văn xác định những mục tiêu sau đây: 

- Nghiên cứu các nguồn văn bản và hoạt động quản lý văn bản trong 

HTTTQL của Bộ KH – CN, qua đó chứng minh rằng ứng dụng CNTT là 

một trong những giải pháp để hoàn thiện HTTTQL của Bộ KH – CN nói 

riêng và của các cơ quan nhà nước nói chung. 

- Mô tả và phân tích các chức năng của phần mềm ứng dụng quản lý 

văn bản trong HTTTQL. Kết quả của quá trình phân tích đó được sử dụng để 

xác định sự cần thiết phải xây dựng các chức năng của chương trình nhằm 

đảm bảo cho việc quản lý văn bản có hiệu quả. 

- Đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong 

công tác quản lý văn bản tại Bộ KH – CN. Những biện pháp được đề xuất 

trong luận văn có thể được xem xét để nghiên cứu triển khai ứng dụng 

CNTT trong công tác quản lý văn bản không chỉ của Bộ KH – CN mà còn 

của các cơ quan nhà nước khác. 

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, luận văn có nhiệm vụ nghiên 

cứu những nội dung chính sau: 

- Khảo sát hoạt động và phạm vi quản lý của Bộ KH - CN cũng như 

mối liên hệ của Bộ với các cơ quan Nhà nước khác. 

- Khảo sát nguồn văn bản hình thành tại Bộ KH – CN. Khảo sát  việc 

tiếp nhận, quản lý, chuyển giao và khả năng tìm kiếm, đảm bảo thông tin 

bằng văn bản trong HTTTQL của Bộ KH - CN. 

- Nghiên cứu việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý văn bản như 

một giải pháp để hoàn thiện HTTTQL của Bộ KH - CN. 



- Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả của việc ứng 

dụng CNTT trong hoạt động quản lý văn bản của Bộ KH – CN nói riêng và 

của các cơ quan Nhà nước nói chung. 

3. Đối t-ợng và phạm vi nghiên cứu. 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn chủ yếu tập trung các quy trình 

của công tác quản lý văn bản, bao gồm việc tiếp nhận, đăng ký, chuyển 

giao, theo dõi xử lý và tìm kiếm văn bản; Văn bản được đề cập đến trong nội 

dung của luận văn này là các văn bản hành chính hiện hành, chưa được giao 

nộp vào lưu trữ. Trong hoạt động của Bộ KH - CN, ngoài những văn bản 

quản lý nhà nước, còn sản sinh ra một khối lượng lớn các văn bản bản 

chuyên môn như đề tài, đề án, các văn bản hình thành trong quá trình xét, 

cấp đề tài, đề ánC những văn bản này không phải là đối tượng nghiên cứu 

của luận văn; Vì nghiên cứu về ứng dụng CNTT trong công tác quản lý văn 

bản nên chương trình ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành qua mạng 

bằng văn bản của Bộ KH – CN cũng là đối tượng nghiên cứu của luận văn. 

Phạm vi nghiên cứu của luận văn tập trung về các vấn đề như: nguồn 

văn bản hình thành trong hoạt động hành chính của Bộ KH – CN bao gồm 

các văn bản đi, văn bản đến và văn bản lưu hành nội bộ (riêng đối với loại 

văn bản mật, do cơ quan Bộ chưa áp dụng hình thức quản lý bằng máy tính 

mà chỉ đăng ký bằng sổ theo phương pháp truyền thống nên trong luận văn 

này chúng tôi không đề cập đến); Chương trình phần mềm ứng dụng “quản 

lý và điều hành qua mạng bằng văn bản” trong HTTTQL của Bộ KH – CN.  

Luận văn không đi vào nghiên cứu về kỹ thuật và công nghệ của 

HTTTQL này. 

4. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 

Tại Việt Nam, việc xây dựng và hoàn thiện các HTTTQL là vấn đề 

sớm được đặt ra và là mục tiêu hướng tới của nhiều cơ quan, tổ chức trong 

bộ máy nhà nước. Trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nói chung và 



các cơ quan quản lý hành chính nói riêng, nguồn thông tin văn bản giữ một 

vị trí quan trọng và hiện vẫn được coi là nguồn thông tin chủ yếu của hoạt 

động quản lý. Để tạo cơ sở khoa học cho việc triển khai ứng dụng CNTT 

trong quản lý nguồn thông tin văn bản đi và văn bản đến tại các cơ quan, đã 

có một số công trình nghiên cứu mang tính lý luận hoặc khái quát thực tiễn. 

Cụ thể như: đề tài khoa học cấp ngành của Cục Lưu trữ Nhà nước (nay là 

Cục Văn thư và Lưu trữ) về “nghiên cứu ứng dụng tin học trong việc phân 

loại, quản lý tài liệu từ văn thư vào lưu trữ” do Thạc sỹ Lê Văn Năng chủ 

trì. Nội dung của đề tài đề cập khá toàn diện đến hoạt động quản lý văn bản 

theo trình tự: đăng ký văn bản, theo dõi giải quyết văn bản, tìm kiếm văn 

bản, phần loại văn bản theo vấn đề, lập hồ sơ hiện hành và chuyển giao hồ 

sơ hiện hành cho lưu trữ. Tuy nhiên, nội dung của đề tài chủ yếu mới tập 

trung vào việc giải quyết các vấn đề về mặt kỹ thuật tin học, và hoạt động 

theo chế độ cục bộ.  

Liên quan tới việc xây dựng hệ thống lý luận về ứng dụng CNTT  

trong công tác văn thư và lưu trữ có cuốn sách “Tin học và đổi mới quản lý 

công tác văn thư & lưu trữ” của TS Dương Văn Khảm, do nhà xuất bản 

Chính trị Quốc gia xuất bản tại Hà Nội, năm 1994. Nội dung của cuốn sách 

này chủ yếu đề cập đến vai trò của CNTT và việc ứng dụng CNTT trong 

công tác văn thư, lưu trữ mà quản lý văn bản là một nội dung nhỏ trong cuốn 

sách. Nghiên cứu về ứng dụng CNTT trong công tác quản lý văn bản cũng 

đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, điều này được thể hiện qua các bài viết 

đăng trên tạp chí Văn thư – Lưu trữ Việt Nam (trước đây là tạp chí Lưu trữ) 

như bài viết của tác giả Kiều Mai: “Vài nét về ứng dụng công nghệ tin học vào 

việc Quản lý hồ sơ vụ việc ở Văn phòng Chính phủ& hoặc bài viết của tác giả 

Diệu Mỹ: “Quản lý quá trình xử lý văn bản hành chính bằng kỹ thuật tin học tại 

Văn phòng Chính phủ”. Các khoá luận tốt nghiệp của sinh viên ngành Lưu trữ 

học và Quản trị văn phòng (được bảo quản tại Phòng Tư liệu của Khoa) như 

“Quản lý văn bản trong văn thư của một cơ quan” của sinh viên Phạm Thu 



Huyền, “Nội dung ứng dụng tin học để xây dựng cơ sở dữ liệu trong văn thư của 

một cơ quan” của sinh viên Nguyễn Thu Huyền, “ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác văn thư tại Bộ KH & CN” của sinh viên Nguyễn Thị út TrangC. 

Đây là các đề tài mới mang tính thực khảo sát và bước đầu mô tả thực trạng 

công tác quản lý văn bản và ứng dụng CNTT để quản lý văn bản. Các đề tài này 

chưa xem xét hoạt động quản lý văn bản như là một phân hệ của tổng thể 

HTTTQL. 

Nghiên cứu về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của HTTTQL cũng có 

một số đề tài được thực hiện thông qua hình thức khoá luận tốt nghiệp hoặc luận 

án tiến sĩ. Cụ thể là Khoá luận tốt nghiệp ngành Thông tin học và Quản trị thông 

tin của sinh viên Trần Thị Thơm với đề tài: “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống 

thông tin quản lý giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo” năm 2000; hoặc Luận 

án tiến sĩ Giáo dục học của NCS Vương Thanh Hương với đề tài: “Một số biện 

pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin quản lý giáo dục phổ 

thông” năm 2003. Các đề tài này để lựa chọn môi trường quản lý giáo dục để 

nghiên cứu và tập trung chủ yếu vào tổng thể HTTTQL, việc ứng dụng CNTT 

chỉ là một trong số các giải pháp được quan tâm. 

Bên cạnh đó, trong thực tiễn hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đặc 

biệt là các cơ quan Trung ương như Bộ KH - CN; Bộ Công nghiệp; Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc 

hộiC. cũng đã có những đề tài nghiên cứu về vấn đề này và đã đưa vào triển 

khai trong thực tiễn. Tuy nhiên, các đề tài này mới chỉ tập trung vào việc lựa 

chọn phần mềm tin học nào cho phù hợp với việc quản lý văn bản tại bộ 

phận văn thư của cơ quan, mà chưa thực sự quan tâm đến việc phần mềm đó 

có đáp ứng được yêu cầu là một phân hệ con trong tổng thể HTTTQL của cơ 

quan hay không. Điều này đã dẫn đến một thực tế là trong giai đoạn hiện 

nay, khi mà Chính phủ đang chỉ đạo triển khai đề án tin học hoá quản lý 

hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2005 nhằm phục vụ cho mục tiêu 

cải cách hành chính, hướng đến chính phủ điện tử thì các chương trình này 



đã bộc lộ những hạn chế của mình như việc không thể tham gia trao đổi dữ 

liệu với các chương trình quản lý khác trong hệ thống mạng máy tính của cơ 

quan hay mạng máy tính của Chính phủ; không đáp ứng được các yêu cầu 

cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và có chất lượng phục 

vụ cho hoạt động quản lý. 

Nghiên cứu việc ứng dụng CNTT trong quản lý văn bản như một giải 

pháp quan trọng nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của  

HTTTQL của Bộ KH - CN là một vấn đề mang tính thời sự, một mặt sẽ góp 

phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động quản lý hành chính của 

Bộ KH – CN, mặt khác, góp phần vào việc khẳng định khả năng xây dựng 

nền hành chính nhà nước Việt Nam theo hướng điện tử hoá. 

5. Ph-ơng pháp nghiên cứu. 

Luận văn sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, trong đó 

chủ yếu là các phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; phương 

pháp tiếp cận và phân tích hệ thống để thực hiện mục tiêu của luận văn. 

Trong quá trình triển khai nghiên cứu, luận văn đã áp dụng các 

phương pháp nghiên cứu cụ thể như: 

- Nghiên cứu và khảo sát thực tế việc tiếp nhận, đăng ký, quản lý và 

chuyển giao văn bản tại Văn phòng Bộ KH - CN. 

- Nghiên cứu và phân tích các tư liệu có liên quan đến nội dung của đề 

tài. 

- Nghiên cứu và phân tích các chức năng của phần mềm ứng dụng 

“quản lý và điều hành qua mạng bằng văn bản” tại Bộ KH – CN. 

6. Nguồn tài liệu tham khảo. 

Trong quá trình nghiên cứu vấn đề, chúng tôi đã sử dụng nguồn tài 

liệu tham khảo sau: 



- Các văn bản của Nhà nước về công tác văn thư; các văn bản do Bộ 

KH - CN chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quản lý văn thư nói chung và quản 

lý văn bản đi, văn bản đến nói riêng. 

- Nguồn văn bản đi và văn bản đến tại Văn phòng Bộ KH - CN. Thực 

tiễn hoạt động quản lý nguồn văn bản này và các yêu cầu của việc tiếp nhận, 

xử lý và cung cấp văn bản phục vụ cho hoạt động quản lý. 

- Các bài viết, các công trình nghiên cứu liên quan đến ứng dụng 

CNTT trong công tác quản lý văn bản; các bài viết liên quan tới HTTTQL 

đăng trên các tạp chí Văn thư – Lưu trữ, tạp chí Thông tin tư liệu. 

- Các sách về HTTTQL; các khoá luận tốt nghiệp cử nhân, các luận 

văn thạc sỹ; các luận án tiến sỹ liên quan tới ứng dụng CNTT và HTTT. 

- Chương trình ứng dụng CNTT trong “quản lý và điều hành bằng văn 

bản qua mạng” của Bộ KH - CN. 

- Các chương trình ứng dụng CNTT trong quản lý văn bản của Bộ 

Công nghiệp; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; chương trình quản lý 

văn bản đi - đến ở văn thư và quản lý tài liệu lưu trữ được xây dựng trên 

Lotus Notes kết hợp với Visual Basic chạy trên mạng Windows NT của Cục 

Văn thư và Lưu trữ Nhà nước xây dựng. 

7. Những đóng góp của luận văn. 

Kết quả nghiên cứu của luận văn có những đóng góp cơ bản như sau: 

Thứ nhất là luận văn đã khái quát được các nguồn văn bản hành chính 

hình thành trong hoạt động của cơ quan Bộ và thực trạng quản lý các nguồn 

văn bản đó. Luận văn cũng đã có sự phân tích tổng quát về vai trò của CNTT 

và ứng dụng CNTT để quản lý văn bản như là một giải pháp cơ bản góp 

phần hoàn thiện HTTTQL của Bộ KH - CN nói riêng và các HTTTQL của 

các cơ quan Nhà nước nói chung. 



Thứ hai là luận văn cũng đã nghiên cứu và đề xuất được các biện pháp 

cần phải thực hiện để nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong 

quản lý văn bản, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của 

HTTTQL tại Bộ KH – CN. 

8. Bố cục của luận văn. 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được cấu trúc thành 3 

chương. 

 

Ch-ơng 1. Văn bản quản lý và hệ thống thông tin 

quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Đây là chương mở đầu làm nhiệm vụ dẫn luận cho nội dung chính của 

đề tài là chương 2. Trong chương này chúng tôi trình bày những vấn đề liên 

quan đến chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của Bộ KH – 

CN với các cơ quan nhà nước khác. Làm rõ các nguồn văn bản hình thành 

trong hoạt động của cơ quan Bộ cần phải được quản lý tốt và các phương 

pháp quản lý văn bản trong HTTTQL của Bộ KH – CN. 

Trong chương này, luận văn cũng cung cấp những khái niệm chung về 

quản lý và HTTTQL. Trình bày về HTTTQL của Bộ KH – CN, trong đó 

khẳng định vai trò của nguồn văn bản như là một thành phần quan trọng cấu 

thành nên HTTT đó. Muốn hoàn thiện HTTTQL của cơ quan Bộ thì một 

trong những giải pháp đã được lựa chọn là ứng dụng CNTT để quản lý văn 

bản. 

Ch-ơng 2. tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý văn bản tại Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Trong chương này, luận văn đã trình bày và có sự phân tích về mục 

tiêu của việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý văn bản của Bộ KH – 

CN. Trên cơ sở mục tiêu đã được xác định, luận văn đã mô tả và phân tích 



các chức năng của phần mềm ứng dụng về tính phù hợp với mục tiêu đặt ra 

và đáp ứng tốt yêu cầu của hoạt động quản lý. 

Nội dung chính của chương 2 cũng trình bày cụ thể tình hình ứng 

dụng CNTT trong công tác quản lý văn bản và các khâu công việc của hoạt 

động quản lý văn bản đã được tin học hoá. 

 

 

Ch-ơng 3. những nhận xét và Các biện pháp nâng cao 

hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý văn 

bản tại Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Sau khi nghiên cứu về tình hình ứng dụng CNTT trong công tác quản 

lý văn bản, tại chương 3, luận văn đi sâu vào phân tích những kết quả đã đạt 

được và những tồn tại cần khắc phục. Luận văn cũng đã chỉ ra nguyên nhân 

của những tồn tại và giải pháp để khắc phục những nguyên nhân đã nêu ra. 

Một phần cũng rất quan trọng mà luận văn đã thực hiện, đó là đề xuất 

các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả của việc ứng dụng CNTT 

trong công tác quản lý văn bản. Một chương trình ứng dụng có hiệu quả phải 

là một chương trình tối ưu với các yêu cầu chặt chẽ. Bên cạnh đó là nguồn 

lực con người, những người sử dụng và vận hành chương trình ứng dụng đó.  

 


